
3Economy and Forecast Review

khả năng của đối tượng, sau đó, ảnh hưởng đến thái độ, 
ý định, năng lực và sự đổi mới, bao gồm AEI. Vì vậy, SC 
được coi là một trong những nguồn lực thiết yếu đối với 
cá nhân và tổ chức dựa vào lý thuyết RBV (Chatterjee 
và cộng sự, 2021). Kết quả là SC đã nhận được sự quan 
tâm đáng kể từ các học giả và nhà hoạch định chính sách 
và được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt 
là nông nghiệp (Xu và cộng sự, 2018). 

Mặt khác, các cá nhân càng có cơ hội đạt được các 
kết quả mong muốn khi càng có nhiều SC (Chen và cộng 
sự, 2015). Mặc dù SC có ý nghĩa to lớn, nhưng nó vẫn 
chưa có sự đồng thuận về cách đo lường (Calcagnini và 
Perugini, 2019). Do vậy, để hiểu rõ vai trò của SC trong 
nông nghiệp, cần phải phát triển thang đo lường tích hợp 
của SC. Hơn nữa, Zhang và Cain (2017) đã chỉ ra TPB là 
khung lý thuyết lý tưởng nhất để nghiên cứu các ý định 
kinh doanh, trong khi ý định khởi nghiệp đòi hỏi phải có 
lập kế hoạch, là một thuộc tính quan trọng của TPB. Do 
vậy, TPB được áp dụng trong nghiên cứu này. 

Ngoài ra, động cơ như động lực bên trong dẫn cá nhân 
đến các hành vi khác nhau (Barba-Sánchez và Atienza-
Sahuquillo, 2018). Do đó, nghiên cứu này cũng bổ sung 
biến động cơ vào TPB, được xem là mô hình TPB mở 
rộng để giúp cải thiện khả năng dự đoán của TPB. Tóm 
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Nông nghiệp và kinh doanh nông sản 
là những hoạt động quan trọng tại Việt 
Nam. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã làm 
gián đoạn chuỗi cung ứng nông sản (Ali 
và Gưlgeci, 2020) và gây nhiều khó khăn 
cho các tổ chức và hộ gia đình làm nông 
nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, thúc đẩy 
khởi nghiệp kinh doanh nông nghiệp (AE) 
cần được chú trọng trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, các tổ chức và cá nhân 
cần sử dụng các nguồn lực chiến lược để 
cạnh tranh (Dubey và cộng sự, 2021), đặc 
biệt là các nguồn lực vô hình. Hơn nữa, 
các nguồn lực vô hình có giá trị, quý hiếm, 
không thể bắt chước và không thể thay 
thế được coi là nguồn lực quan trọng nhất 
tạo nên thành công của tổ chức theo quan 
điểm RBV. Nguồn lực vô hình được đề 
cập trong nghiên cứu này là SC. Nó cung 
cấp thông tin đáng tin cậy và có giá trị làm 
phong phú thêm kiến thức, kỹ năng và 
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vi đề cập đến thái độ của nông dân trong 
việc khởi nghiệp AE. Chúng tôi cho rằng, 
động cơ là tiền đề của thái độ hành vi. Hơn 
nữa, MAE cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp 
tích cực đến AEI. Do đó, chúng tôi đề xuất:

H2: MAE ảnh hưởng tích cực đến Thái 
độ (a) và Ý định (b) khởi nghiệp AE.

Bên cạnh đó, TPB phát biểu rằng, ý 
định hành vi là điều kiện thiết yếu cho 
hành vi cụ thể và bị ảnh hưởng bởi các 
yếu tố tâm lý được gọi là các yếu tố quyết 
định TPB (Thái độ hành vi; Chuẩn mực 
chủ quan và Kiểm soát hành vi nhận thức). 
TPB cho rằng, các cá nhân thể hiện thái 
độ thuận lợi, nhận thấy khả năng kiểm 
soát hành vi tốt hơn và bị ảnh hưởng bởi 
các quy tắc chủ quan liên quan đến việc 
áp dụng một hành vi cụ thể sẽ có ý định 
hành vi mạnh mẽ hơn đối với hành vi đó 
(Ajzen, 1991). TPB cũng được ứng dụng 
rộng rãi trong nông nghiệp (Bergevoet và 
cộng sự, 2004). Do đó, nghiên cứu hiện 
tại sử dụng TPB để xem xét AEI của nông 
dân từ sự tác động của SC.

Cụ thể, thái độ hành vi trong nghiên cứu 
này đề cập đến thái độ của nông dân đối 
với khởi nghiệp AE (AAE). Một số học giả 
đã chỉ ra rằng, thái độ hành vi ảnh hưởng 
tích cực đến ý định hành vi (Lan và Luc, 
2020; Taneja và Ali, 2021). Chúng tôi cho 
rằng, những người làm nông nghiệp sẽ có 
AEI nếu AAE của họ là tích cực. Bên cạnh 
đó, chuẩn mực chủ quan là những áp lực 
mà các nông dân cảm nhận khi khởi nghiệp 
AE (SAE). Các cá nhân có xu hướng thực 
hiện các hành vi dưới áp lực của những 
người xung quanh. Điều này tương tự 
như phát hiện của Lan và Luc (2020) về 
ý định kinh doanh xã hội hoặc Taneja và 
Ali (2021) về ý định sử dụng dịch vụ ngân 
hàng bền vững. Cuối cùng, kiểm soát hành 
vi là nhận thức về khả năng hay khó khăn 
của nông dân khi khởi nghiệp AE (PAE). 
Theo Lan và Luc (2020) và Taneja và Ali 
(2021), kiểm soát hành vi có ảnh hưởng 
trực tiếp và tích cực đến ý định hành vi. 
Chúng tôi cho rằng, ảnh hưởng tích cực này 
cũng tồn tại trong khởi nghiệp AE. Do đó, 
PAE có thể ảnh hưởng tích cực đến AEI. Từ 
đó, chúng tôi đề xuất giả thuyết:

H3: AAE (a), SAE (b) và PAE (c) ảnh 
hưởng tích cực đến AEI.

PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp hỗn hợp được sử dụng. 

Cách tiếp cận này giúp tránh hạn chế của 

lại, nghiên cứu này nhằm trả lời câu hỏi: SC ảnh hưởng 
thế nào đến AEI thông qua các thành phần của mô hình 
TPB mở rộng như các biến trung gian dưới lăng kính 
RBV? Nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam, nơi hầu 
hết nông dân là doanh nhân quy mô nhỏ hay chủ doanh 
nghiệp gia đình (Hansson và cộng sự, 2013). 

KHUNG LÝ THUYẾT VÀ PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT

Ảnh hưởng của SC đến AEI thông qua mô hình 
TPB mở rộng

SC ngụ ý khả năng cá nhân nhận được lợi ích từ các 
mạng lưới và cấu trúc xã hội của họ. Các học giả cũng 
đã tranh luận về định nghĩa SC do có nhiều cách tạo ra 
nó (Calcagnini và Perugini, 2019). Tuy nhiên, các định 
nghĩa đều hàm ý rằng: “mối quan hệ xã hội của chúng 
ta quan trọng và mang lại lợi ích cho chúng ta” (Neves 
và Fonseca, 2015). SC bao gồm 3 loại SC thành phần 
(Allameh, 2018); trong đó, vốn xã hội cấu trúc (SSC) đề 
cập đến sự tương tác và các đặc điểm cấu trúc của mạng 
(Sanchez-Famoso và cộng sự, 2020) và được định nghĩa 
là “các mô hình và sức mạnh của mối quan hệ giữa các 
thành viên của một nhóm” (Nahapiet và Ghoshal, 1998). 
Vốn xã hội nhận thức (CSC) đề cập đến các chuẩn mực 
chung được nhận thức, là các nguồn cung cấp “các đại 
diện, diễn giải và hệ thống ý nghĩa được chia sẻ giữa 
các bên, phản ánh tập thể các thành viên về văn hóa 
của tổ chức, tầm nhìn và mục đích chung, ngôn ngữ và 
quy tắc chung” (Nahapiet và Ghoshal, 1998). Vốn xã 
hội quan hệ (RSC) được định nghĩa là “những tài sản 
được tạo ra và tận dụng thông qua các mối quan hệ, bao 
gồm sự tin cậy và đáng tin cậy, các chuẩn mực và chế 
tài, nghĩa vụ và kỳ vọng, cũng như danh tính và nhận 
dạng” (Nahapiet và Ghoshal, 1998). Bên cạnh đó, trong 
khi SSC có 4 khía cạnh, CSC có 2 khía cạnh, thì RSC có 
thể có 7 khía cạnh (Gomez-Limon và cộng sự, 2014). 
Các khía cạnh này như những khía cạnh ban đầu để phát 
triển thang đo lường 3 loại SC thành phần. 

Mặt khác, Lan và Luc (2020) cho rằng, SC tác động 
tích cực trực tiếp đến thái độ, chuẩn mực chủ quan và 
kiểm soát hành vi được nhận thức trong khởi nghiệp xã 
hội. Chúng tôi cho rằng, nông dân sẽ được thúc đẩy khởi 
nghiệp AE khi họ tham gia vào các mạng lưới xã hội 
với các chuẩn mực và sự khuyến khích về khởi nghiệp. 
Hơn nữa, những kiến thức, thông tin, kỹ năng thu nhận 
được từ các mạng lưới quan hệ sẽ tăng cường năng lực 
kinh doanh, từ đó cũng thúc đẩy ý định khởi nghiệp của 
nông dân. Do đó, chúng tôi đề xuất 4 giả thuyết:

H1: SC ảnh hưởng tích cực đến Động cơ (a); Thái 
độ (b); Chuẩn mực chủ quan (c); Kiểm soát hành vi 
được nhận thức (d) đối với khởi nghiệp AE.

Ảnh hưởng của động cơ và mô hình TPB mở rộng 
đến AEI

Động cơ là trạng thái mà các cá nhân thực hiện các 
hành vi thích hợp để đạt được các mục tiêu (Haynie và 
cộng sự, 2010). Trong nghiên cứu này, động cơ đề cập 
đến các khía cạnh tâm lý là lý do cơ bản mà nông dân thực 
hiện khởi nghiệp AE (MAE). Bên cạnh đó, thái độ hành 
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và 3 nhà nghiên cứu nông nghiệp), đã phát triển 79 biến 
đo lường 13 khía cạnh của 3 loại SC. Mặt khác, 2 cuộc 
phỏng vấn với nông dân kinh nghiệm nhằm tinh chỉnh 
các thang đo đã có. Kết quả chỉ ra một số thay đổi, bao 
gồm bổ sung biến mới và điều chỉnh từ ngữ để phù hợp 
bối cảnh. 

Phát hiện từ các nghiên cứu định lượng
Mẫu khảo sát
Người trả lời cho 2 cuộc khảo sát là nông dân cũng 

là doanh nhân nông nghiệp quy mô nhỏ hay chủ doanh 
nghiệp gia đình (Hansson và cộng sự, 2013). Đối tượng 
được phỏng vấn trực tiếp để chỉ ra mức độ đồng ý hoặc 
không đồng ý với các tuyên bố đo lường các khái niệm 
theo thang đo Likert 5 điểm. Kết quả khảo sát đầu tiên 
thu được 137 bảng, trong khi khảo sát lần hai thu được 484 
bảng câu hỏi hoàn chỉnh. Đối tượng chủ yếu là nông dân 
quy mô nhỏ có từ 2 ha và 3 công nhân trở xuống (92,1% và 
92,4% cho khảo sát đầu và 78,0% và 88,2% cho khảo sát 
sau); phần lớn là canh tác thông thường (86,9%/88,6%) 
với từ 11 năm kinh nghiệm (68,9%/76,7%). Khoảng một 
nửa là thành viên hợp tác xã nông nghiệp (42,6%/50,5%) 
và gần 2/3 đã trải qua các khóa huấn luyện ngắn hạn về 
nông nghiệp (65,9%/66,4%). Số lượng mẫu đủ để phân 
tích EFA, CFA và SEM.

Tinh lọc và xác nhận thang đo khái niệm
Cuộc khảo sát đầu tiên nhằm tinh lọc nhóm biến đo 

lường 3 loại SC thông qua phân tích Cronbach’s Alpha 
và EFA. Kết quả loại một số biến và nhóm biến đo lường 
sự tương hỗ tổng quát do không đáp ứng yêu cầu. Cuộc 
khảo sát thứ hai nhằm xác nhận thang đo. Đầu tiên, kết 
quả EFA (PCA/Varimax) đã gom các khía cạnh: Quan 
hệ và Bắc cầu hay Liên kết và đoàn thể thành một, đồng 
thời Sự an toàn chủ quan, Niềm tin dựa vào tri thức, 
Niềm tin vào dịch vụ công và Chuẩn mực và trừng phạt 
xã hội tiếp tục bị loại. Tiếp đến, kết quả phân tích cho 
thấy các hệ số Alpha của các thành phần đều > 0,7. Cuối 
cùng, kết quả CFA chỉ ra rằng, mô hình có các chỉ số 
phù hợp hợp lệ, mà không cần giải pháp điều chỉnh (χ2 
= 1613,999; df = 723; p = 0,000; χ2/df = 2,232; CFI = 
0,923; TLI = 0,913 và RMSEA = 0,051); vì vậy, thang 
đo lường của các khái niệm là đơn hướng. 

Kết quả kiểm định độ tin cậy (CR ≥ 0,5; AVE ≥ 0,5 
và Alpha ≥ 0,7) cho thấy, các thang đo đáng tin cậy. 
Tất cả các giá trị của phương sai trung bình được trích 
xuất (AVE) đều > 0,5 với giá trị thấp nhất là 0,502; do 
đó, giá trị hội tụ của các thang đo được củng cố. 

Tất cả các giá trị của phương sai chia sẻ tối đa 
(MSV) cũng nhỏ hơn giá trị AVE tương ứng với giá trị 
tối đa là 0,454. Do đó, giá trị phân biệt của các thang 
đo lường được ủng hộ. 

Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
Phân tích mô hình cấu trúc chỉ ra kết quả kiểm định 

giả thuyết (Hình). Các chỉ số phù hợp tổng thể cho thấy 
một mô hình được chấp nhận (χ2 = 1810,789; df = 758; 
p = 0,000; χ2/df = 2,389; CFI = 0,910; TLI = 0,902 và 
RMSEA = 0,054). Kết quả cấu trúc cho thấy, sự ảnh 
hưởng của SC đến Động cơ; Thái độ; Chuẩn mực chủ 
quan; Kiểm soát hành vi được nhận thức được xác định 

phương pháp định lượng và định tính. Cụ 
thể, nhóm tác giả đã làm rõ hoạt động 
của SC và các khía cạnh của nó thông 
qua 2 cuộc phỏng vấn sâu với chuyên gia 
nông nghiệp và giáo sư kinh doanh, trong 
khi 2 cuộc phỏng vấn với nông dân kinh 
nghiệm để điều chỉnh các thang đo đã có. 
Ba cuộc thảo luận nhóm tập trung cũng 
được tiến hành để phát triển biến đo lường 
SC. Kế tiếp, khảo sát định lượng đầu tiên 
được thực hiện tại 3 tỉnh của Việt Nam. 
Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 
và phân tích nhân tố khám phá (EFA) đã 
được áp dụng (SPSS 24) để tinh chỉnh 
thang đo. Khảo sát thứ hai (chính) được 
thực hiện tại 7 tỉnh. Phân tích Cronbach’s 
Alpha, EFA, phân tích nhân tố khẳng định 
(CFA) và kiểm định phương sai được áp 
dụng để đánh giá độ tin cậy và tính hợp 
lệ thang đo. Các giả thuyết được kiểm tra 
bằng mô hình cấu trúc (SEM).

Thang đo lường
Thang đo lường của động cơ, 3 thành 

phần TPB và ý định hành vi đã có trong 
khi thang đo 3 loại SC chưa có đầy đủ 
trong tài liệu. Hơn nữa, các thang đo 
thay đổi bởi các bối cảnh khác nhau, do 
đó, việc điều chỉnh thông qua 1 phương 
pháp hỗn hợp là cần thiết. Cụ thể, thái độ, 
chuẩn mực chủ quan và kiểm soát hành vi 
nhận thức được đo lường lần lượt bằng các 
thang đo 3 chỉ số, 5 chỉ số và 7 chỉ số, được 
lấy từ nghiên cứu của Hansson và cộng sự 
(2012). Thang đo lường ban đầu cho AEI 
có 3 chỉ số, được lấy từ Senger và cộng 
sự (2017). Thang đo 15 chỉ số đo lường 
động cơ phỏng theo Hansson và cộng sự 
(2013). Riêng thang đo 3 thành phần của 
SC được phát triển mới dựa theo quy trình 
phát triển thang đo của Churchill (1979). 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Phát hiện từ các nghiên cứu định tính
Kết quả phỏng vấn chuyên gia cho thấy 

SSC có 4 khía cạnh (Quan hệ; Bắc cầu; 
Liên kết và Hợp tác) với 29 biến đo lường. 
CSC được đo bởi 2 khía cạnh (Tính công 
dân và Sự gắn kết cộng đồng) với 14 biến, 
còn RSC có 7 khía cạnh (Niềm tin dựa trên 
kiến thức; Niềm tin xã hội tổng quát; Niềm 
tin vào thể chế chính trị; Niềm tin vào các 
dịch vụ công; An toàn chủ quan; Chuẩn 
mực và trừng phạt xã hội và Tương hỗ tổng 
quát) với 34 biến. Tiếp theo, 3 nghiên cứu 
thảo luận nhóm tập trung, gồm: Nhóm 1 
(gồm 7 nông dân); Nhóm 2 (gồm 7 kỹ sư) 
và Nhóm 3 (gồm 4 cán bộ Hội Nông dân 



6 Kinh tế và Dự báo6 Kinh tế và Dự báo

Cuối cùng các phát hiện cũng chỉ ra 
vai trò quan trọng của mô hình TPB dùng 
để đánh giá ý định hành vi; trong đó, sự 
ảnh hưởng của SAE là lớn nhất (0,376); kế 
tiếp là AAE (0,201); còn sự ảnh hưởng của 
PAE là thấp nhất (0,157). Kết quả này chỉ 
ra vai trò ý nghĩa của SC trong việc thúc 
đẩy khởi nghiệp AE cũng như TPB là một 
mô hình tốt để dự đoán ý định hành vi.

KẾT LUẬN
	
Đóng góp về lý thuyết
Đầu tiên, nghiên cứu này đóng góp 

cho cơ sở lý luận thang đo lường một số 
khái niệm với các chỉ số đo lường phù 
hợp với ngữ cảnh nông nghiệp. Đặc biệt, 
thang đo lường 3 loại SC có thể xem là 
những thang đo mới được phát triển. Các 
thang đo này đều đạt độ tin cậy và tính 
hợp lệ. Chúng được khuyến khích vận 
dụng cho các nghiên cứu liên quan. 

Tiếp đến, nghiên cứu củng cố thực 
nghiệm cho phát biểu về vai trò của các 
thành phần vốn SC đối với ý định khởi 
nghiệp của một số học giả khác (ví dụ, 
Lan và Luc, 2020) cũng như đóng góp vào 
sự mở rộng tài liệu hiện có về SC và RBV.

Cuối cùng, nghiên cứu đã chứng minh 
thực nghiệm rằng mô hình TPB mở rộng 
với thành phần bổ sung là động cơ có thể 
là khung lý thuyết lý tưởng để dự đoán 
ý định hành vi của cá nhân, đặc biệt là 
trong lĩnh vực nông nghiệp. Phát hiện 
này làm tăng tính đại diện của các phát 
hiện từ các học giả khác (ví dụ, Taneja 
và Ali, 2021) cũng như có đóng góp ý 
nghĩa vào tài liệu về TPB.

Hàm ý chính sách
Các nhà hoạch định chính sách có thể 

sử dụng các phát hiện để phát triển các 
giải pháp phù hợp thúc đẩy khởi nghiệp 
AE nhằm giảm nguy cơ gián đoạn chuỗi 
cung ứng (Ali và Gưlgeci, 2020) cũng 
như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
Cụ thể, một số chính sách cải thiện SC 
của nông dân và khuyến khích nông dân 
sử dụng loại vốn đặc biệt này nên được 
xem xét dựa vào các chỉ số đo lường các 
loại SC đã khám phá trong nghiên cứu 
này. Thêm vào đó, kết quả nghiên cứu 
cũng cho thấy cần có chính sách tác động 
vào động cơ, thái độ, chuẩn mực chủ 
quan và kiểm soát hành vi của nông dân 
để thúc đẩy họ tăng cường khởi nghiệp 
AE, bao gồm đa dạng hóa hoạt động 
nông nghiệp thông qua nguồn vốn xã hội 
của nông dân. Ngoài ra, một sự cải thiện 

có ý nghĩa thống kê (Bảng). Do vậy, các giả thuyết 
H1a, H1b, H1c và H1d được chấp nhận. 

Kết quả kiểm định cũng cho thấy sự ảnh hưởng của 
MAE đến AAE là có ý nghĩa thống kê (p = 0,000), 
nhưng sự ảnh hưởng của nó đến AEI, thì chưa được 
xác định (p = 0,509). Do vậy, trong khi giả thuyết H2a 
được chấp nhận, thì H2b bị từ chối. Cuối cùng, kết quả 
cũng phát hiện cả 3 thành phần của mô hình TPB đều 
có ảnh hưởng tích cực có ý nghĩa đến AEI. Vì vậy, các 
giả thuyết H3a, H3b và H3c đều được chấp nhận.

THẢO LUẬN KẾT QUẢ

Đầu tiên, nghiên cứu đã phát triển thang đo lường 
cho 3 khía cạnh của SC bên cạnh tinh chỉnh các thang 
đo lường đã có. Cụ thể, thang đo SSC, CSC và RSC có 
2 thành phần cho mỗi loại với số biến đo lường lần lượt 
là 10, 07 và 06. Thang đo các khái niệm SC này đều 
đơn hướng, tin cậy và đạt giá trị hội tụ và phân biệt. 

Tiếp đến, kết quả nghiên cứu cho thấy sự ảnh 
hưởng trực tiếp mạnh mẽ của SC đến MAE, AAE, SAE 
và PAE. Trong đó, sự tác động lên SAE là lớn nhất 
(0,851); kế tiếp là PAE (0,717) và AAE (0,510); còn sự 
ảnh hưởng lên MAE là thấp nhất (0,439). 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, 
MAE ảnh hưởng trực tiếp và tích cực đến AAE (0,304), 
nhưng sự ảnh hưởng trực tiếp của nó đến AEI là không 
tồn tại. Vì vậy, thay vì ảnh hưởng trực tiếp, MAE có 
ảnh hưởng gián tiếp đến AEI thông qua AAE. 

BẢNG: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
Các giả thuyết 

nghiên cứu
Kết quả kiểm định mô hình Kết quả 

kiểm ñònhStd. β Unstd. β S. E. P
H1a SC → MAE 0,439 0,455 0,069 *** Chấp nhận
H1b SC → AAE 0,510 0,718 0,089 *** Chấp nhận
H1c SC → SAE 0,851 1,146 0,096 *** Chấp nhận
H1d SC → PAE 0,717 0,987 0,094 *** Chấp nhận
H2a MAE → AAE 0,304 0,413 0,079 *** Chấp nhận
H2b MAE → AEI -0,037 -0,068 0,102 0,509 Từ chối
H3a AAE → AEI 0,201 0,268 0,084 0,001 Chấp nhận
H3b SAE → AEI 0,376 0,524 0,089 *** Chấp nhận
H3c PAE → AEI 0,157 0,214 0,084 *** Chấp nhận

Ghi chú: *** = tại mức ý nghĩa 1%. 

HÌNH: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH CẤU TRÚC

Nguồn: Kết quả khảo sát
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năng liên quan đến quản lý và phục vụ sản xuất nông 
nghiệp cần được chú ý.

chất lượng phục vụ và xây dựng hình ảnh 
thân thiện, gần gũi của các cơ quan chức 
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